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xác định ung thư biểu mô tuyến, có xác định giai đoạn 
bệnh (T3-T4). U ác tính trực tràng là bệnh phẩm sinh 
thiết. Không có bệnh phẩm cắt cụt trực tràng hoặc cắt 
đoạn trực tràng.  

KẾT LUẬN 
Khoa GPB BVĐK tỉnh Cao Bằng đã được thành lập 

những chưa có vị trí rõ ràng. Nhân lực khoa đã có đủ 
điều kiện điều kiện làm việc (1 Ths, 1 BSCK I, 2 KTV), 
đều được đào tạo cơ bản, nâng cao. Tuy nhiên trang 
thiết bị còn thiếu đồng bộ, cũ, hỏng, không có vật tư 
tiêu hao. Đề tài cấp nhà nước triển khai bước đầu giúp 

BVĐK tỉnh thực hiện được quy trình chẩn đoán một số 
bệnh tiêu hóa thường gặp, trong đó có chẩn đoán giải 
phẫu bệnh (ruột thừa, túi mật u đại tràng, u dạ dày, ...).  

Lộ trình triển khai xét nghiệm giải phẫu bệnh: để 
hoàn thành chuyển giao kỹ thuật sản xuất tiêu bản: 
giai đoạn đầu được làm tại BV Việt Đức, giai đoạn sau 
thực hiện tại BVĐK tỉnh Cao Bằng có sự hỗ trợ về kỹ 
thuật và trang bị của đề tài và của BV Việt Đức. BVĐK 
tỉnh Cao Bằng cần nhanh chóng ổn định vị trí phòng ốc 
cho khoa, mua sắm các máy móc tối thiểu cần thiết và 
vật tư tiêu hao.  

 

NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CAO VỊ QUẢN KHANG  
ĐỐI VỚI THỂ TRẠNG VÀ HỆ THỐNG TẠO MÁU Ở ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM 

 

Vũ Minh Hoàn, 
 Nguyễn Trọng Thông, Vũ Thị Ngọc Thanh 

TÓM TẮT 
Mục tiêu: Nghiên cứu độc tính cấp và ảnh hưởng 

của cao lỏng Vị Quản Khang(VQK) đối với thể trạng, 
hệ thống tạo máu trên động vật thực nghiệm. Phương 
pháp: Xác định độc tính cấp phương pháp Litchfield- 
Wilcoxon và cho thỏ uống thuốc thử với liều 5,4 
g/kg/ngày và 27 g/kg/ngày trong thời gian 30 ngày liên 
tục, đánh giá ảnh hưởng của thuốc đến tình trạng 
chung, cân nặng huyết học. Kết quả: Vị quản khang 
với liều tăng dần tới 540g/ kg thể trọng chuột không có 
độc tính cấp. Với liều 5,4 g/kg/ngày và 27 g/kg/ngày 
không ảnh hưởng đến tình trạng chung, cân nặng và 
chức phận tạo máu trên thực nghiệm.  

Kết luận: Cao lỏng Vị Quản Khang không có độc 
tính cấp và không ảnh hưởng đến thể trạng và hệ 
thống tạo máu trên thỏ thực nghiệm. 

Từ khóa: Vị quản khang, Độc tính cấp. 
SUMMARY 
Objective: To study acute toxicity and effects of 

drugs Vi Quan Khang on the hematopoietic system of 
experimental animals. Methods: Determination of 
acute toxicity by the method of Litchfield-Wilcoxon and 
rabbits at oral doses of 5.4 g of reagent / kg / day and 
27 g / kg / day for 30 consecutive days, to evaluate the 
effect of drugs to the general condition, weight, 
hematology. 

Results: The control with doses increasing 
resistance to 540g / kg body weight for mice without 
toxicity. With a dose of 5.4 g / kg / day and 27 g / kg / 
day did not affect the general condition, weight and 
blood forming on the experimental section. 

Conclusion: Vi Quan Khang no acute toxicity and 
does not affect the body, and hematopoietic system in 
experimental rabbits.  

Keywords: Vi Quan Khang  
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Viêm dạ dày mạn tính là một bệnh lý thường gặp 

của đường tiêu hoá. Nguyên nhân do vi khuẩn 
Helicobacter pylori chiếm đến 70%, vì vậy trong điều trị 
vấn đề tiệt trừ vi khuẩn H. pylori là liệu pháp quan 
trọng trong điều trị bệnh viêm loét dạ dày. Y học hiện 

đại có rất nhiều phác đồ kết hợp điều trị kháng sinh với 
thuốc kháng acid để điều trị viêm dạ dày. Tuy thuốc 
điều trị viêm loét dạ dày khá nhiều, đa dạng và có 
nhiều tiến bộ, nhưng việc nghiên cứu tìm ra các thuốc 
mới, đặc biệt là các hợp chất thiên nhiên, các vị thuốc 
hay bài thuốc y học cổ truyền khắc phục các tác dụng 
phụ do thuốc là hoá chất tổng hợp vẫn được đặt ra. 
Tại bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội chúng 
tôi xây dựng bài thuốc Vị quản khang trên lâm sàng để 
điều trị cho bệnh nhân viêm dạ dày mạn tính. Xuất 
phát từ quan điểm con người là vốn quý cho nên bất 
cứ một thuốc nào khi sử dụng trên lâm sàng đều phải 
nghiên cứu tính an toàn của thuốc trên thực nghiệm, vì 
vậy mục tiêu nghiên cứu của chúng tôi là: 

- Nghiên cứu tính an toàn của thuốc Vị Quản 
Khang thông qua độc tính cấp 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của Cao Vị Quản Khang 
đối với thể trạng và hệ thống tạo máu trên thỏ thực 
nghiệm. 
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu 
Thuốc Vị quản khang(VQK) gồm các vị: Ngô thù, 

Hoàng liên, Bán hạ, Trần bì, Bạch linh, Cam thảo, Nga 
truật, Huyền hồ, Ô tặc cốt. Thuốc được chế biến dưới 
dạng cao lỏng tỷ lệ 1:1. 

2. Phương tiện nghiên cứu. 
* Chuột nhắt trắng chủng Swiss, cả hai giống, khỏe 

mạnh, trọng lượng 18-22 g do Viện vệ sinh dịch tễ 
Trung Ương cung cấp, được nuôi trong phòng thí 
nghiệm 3-5 ngày trước khi nghiên cứu bằng thức ăn 
chuẩn, uống nước tự do. 

* Thỏ Orytolagus cuniculus, khỏe mạnh, cả 2 
giống, trọng lượng 1,8-2,5 kg do trung tâm chăn nuôi 
Viện kiểm nghiệm- Bộ Y tế cung cấp và được tiến 
hành nghiên cứu tại Bộ môn Dược lý Trường đại học 
Y Hà Nội. 

3. Phương pháp nghiên cứu 
3.1.Phương pháp nghiên cứu độc tính cấp 
Xác định LD50 của cao lỏng Vị quản khang trên 

chuột nhắt trắng bằng đường uống theo phương pháp 
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Litchfield- Wilcoxon. 
Trước khi tiến hành thí nghiệm, cho chuột nhịn ăn 

qua đêm. Từng lô chuột nhắt trắng, mỗi lô ít nhất 10 
con, được uống mẫu thuốc nghiên cứu theo liều tăng 
dần. Tìm liều cao nhất không gây chết chuột(%), liều 
thấp nhất gây chết chuột hoàn toàn (100%) và các liều 
trung gian. Theo dõi tình trạng chung của chuột và số 
lượng chuột chết ở mỗi lô trong 72 giờ.Từ đó xây 
dựng đồ thị tuyến tính để xác định LD50 của thuốc 
thử. Sau đó theo dõi tình trạng chung của chuột đến 
hết ngày thứ 7 sau khi uống thuốc. 

3.2. Phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của 
thuốc trên thỏ thực nghiệm. 

Thí nghiệm trên thỏ. Chia thỏ thành 3 lô, mỗi con 
nhốt riêng một chuồng. 

Lô chứng (n=10): uống dung dịch nước cất.. 
Lô thử 1(n=10): uống cao lỏng Vị quản khang liều 

5,4g dược liệu/kg thể trọng. 
Lô thử 2(n=10): uống cao lỏng Vị quản khang liều 

27g dược liệu/kg thể trọng.  
Thỏ ở 3 lô được uống dung dịch nước cất hoặc 

cao lỏng Vị quản khang hàng ngày vào 8 giờ sáng, liên 
tục trong 30 ngày với thể tích 1,8 ml/kg thỏ. Theo dõi 
tình trạng chung, trọng lượng cơ thể và đánh giá chức 
phận tạo máu của thỏ trước uống thuốc, sau 15 ngày, 
sau 30 ngày uống thuốc và sau 15 ngày dừng thuốc.  

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
1.Kết quả nghiên cứu độc tính cấp. 
Sau khi cho chuột nhắt trắng uống Cao Vị quản 

Khang với liều tăng dần đến liều 540g/kg chuột, không 
nhận thấy biểu hiện khác thường ở chuột, không có 
chuột chết trong vòng 72 giờ sau khi uống thuốc. 
Không thấy bất thường nào trong suốt 1 tuần theo dõi. 
Liều 540g/kg là liều tối đa chuột nhắt trắng có khả 
năng dung nạp bằng đường uống. Vì vậy chưa xác 
định được LD50 của VQK trên chuột nhắt trắng theo 
đường uống. 

2.Kết quả nghiên cứu trên thỏ thực nghiệm. 
1. Tình trạng chung và sự thay đổi thể trọng 

của thỏ: 
1.1 Tình trạng chung:  
Trong thời gian thí nghiệm, thỏ ở cả 3 lô hoạt động 

bình thường, nhanh nhẹn, mắt sáng, lông mượt, ăn 
uống tốt, phân khô. Không thấy biểu hiện gì đặc biệt ở 
cả 3 lô thỏ trong suốt thời gian nghiên cứu. 

1.2 Sự thay đổi thể trọng thỏ: 
Bảng 1. Ảnh hưởng của Vị quản khang đến thể 

trọng thỏ 

Thêi gian 

Lô chứng Lô trị 1 Lô trị 2 
p (t-
test 
Stude
nt) 

Trọng 
lượng 
(kg) 

% 
tăng 
trọng 
lượng 

Trọng 
lượng 
(kg) 

% 
tăng 
trọng 
lượng 

Trọng 
lượng 
(kg) 

% tăng 
trọng 
lượng 

Trước  
uống thuốc 

1,84 ± 
0,08 

 
1,88 ± 
0,16 

 
1,93 
±0,23 

 >0,05 

Sau 2 tuần 
uống thuốc 

2,03 ± 
0,15 

10,33 
±6,55 

2,07 ± 
0,09 

10,55
±6,54 

2,13±
0,16 

10,95±
6,40 

>0,05 

P tr−íc–sau < 0,05  < 0,05  <0,05   
Sau 4 tuần 
uống thuốc 

2,15 ± 
0,14 

16,86
±5,28 

2,17 ± 
0,13 

16,00
±9,64 

2,23 
±0,20 

16,08±
8,05 

>0,05 

P trước – sau < 0,05  < 0,05  <0,05   

Sau 2 tuần 
ngừng thuốc 

2,26 ± 
0,17 

22,51
±7,21 

2,30 ± 
0,12 

23,25
±8,25 

2,43 
±0,16 

25,57±
11,49 

>0,05 

P trước – sau < 0,05  < 0,05  <0,05   
Kết quả ở bảng 1 cho thấy: sau 2 tuần và 4 tuần 

uống thuốc thử, trọng lượng thỏ ở cả 3 lô (lô chứng và 
2 lô trị) đều tăng so với trước khi nghiên cứu. Không 
có sự khác biệt về mức độ gia tăng trọng lượng thỏ 
giữa lô chứng và các lô dùng thuốc thử (p>0,05).  

2. Đánh giá chức năng tạo máu: 
Bảng 2. Ảnh hưởng của Vị quản khang đến số 

lượng hồng cầu trong máu thỏ 

Thêi gian 
Số lượng hồng cầu (T/l) P(t- test 

Student) Lô chứng Lô trị 1 Lô trị 2 
Trước uống thuốc 5.07 ± 0.36 4.88±0.38 4.97±0.38 > 0,05 
Sau 2 tuần  
uống thuốc 

5.01 ± 0.30 
5.00 ± 
0.42 

5.01 ± 
0.36 

> 0,05 

p (trước – sau) > 0,05 > 0,05 > 0,05  
Sau 4 tuần  
uống thuốc 

5.06 ± 0.22 
5.11 ± 
0.21 

5.19 ± 
0.24 

> 0.05 

p (trước – sau) > 0,05 > 0,05 > 0,05  
Sau 2 tuần  
ngừng thuốc 

5.22 ± 0.58 
5.24 ± 
0.32 

5.28 ± 
0.29 

> 0,05 

p (trước – sau) > 0,05 > 0,05 > 0,05  
 

Bảng 3. Ảnh hưởng của Vị quản khang đến hàm 
lượng huyết sắc tố trong máu thỏ 

Thêi gian 
Hàm lượng huyết sắc tố (g/dl) P(t- test 

Student) Lô chứng Lô trị 1 Lô trị 2 
Trước uống thuốc 10.23 ±0.71 9.92±0.66 9.90±0.96 > 0,05 
Sau 2 tuần 
uống thuốc 

10.02 ± 
0.90 

10.07 ± 
0.72 

9.82 ± 
0.71 

> 0,05 

p (trước – sau) > 0,05 > 0,05 > 0,05  
Sau 4 tuần  
uống thuốc 

10.17 ± 
0.48 

10.34 ± 
0.56 

10.29 ± 
0.65 

> 0,05 

p (trước – sau) > 0,05 > 0,05 > 0,05  
Sau 2 tuần  
ngừng thuốc 

10.39 ± 
1.12 

10.39 ± 
0.60 

10.25 ± 
0.55 

> 0,05 

p (trước – sau) > 0,05 > 0,05 > 0,05  
 

Bảng 4. Ảnh hưởng của Vị quản khang đến 
hematocrit trong máu thỏ 

Thêi gian 
Hematocrit (%) P(t- test 

Student) Lô chứng Lô trị 1 Lô trị 2 
Trước uống thuốc 32.05±2.16 31.17±1.57 31.32±2.07 > 0,05 
Sau 2 tuần  
uống thuốc 

30.90 ± 
2.24 

31.58 ± 
2.51 

31.14 ± 
1.97 

> 0,05 

p (trước – sau) > 0,05 > 0,05 > 0,05  
Sau 4 tuần 
 uống thuốc 

32.12 ± 
1.46 

32.37 
±1.89 

32.55 ± 
1.17 

> 0,05 

p (trước – sau) > 0,05 > 0,05 > 0,05  
Sau 2 tuần  
ngừng thuốc 

32.21 ± 
3.03 

33.04 ± 
2.05 

33.48 ± 
1.65 

> 0,05 

p (trước – sau) > 0,05 > 0,05 > 0,05  
 

Bảng 5. Ảnh hưởng của Vị quản khang đến thể tích 
trung bình hồng cầu trong máu thỏ 

Thêi gian 
Thể tích trung bình  
hồng cầu (fl) P(t- test 

Student) 
Lô chứng Lô trị 1 Lô trị 2 

Trước uống thuốc 63.30±2.00 64.20±3.16 63.30±1.49 >0,05 
Sau 2 tuần  
uống thuốc 

62.40 ± 
1.43 

63.20 ± 
2.82 

62.70 ± 
1.57 

>0,05 

p (trước – sau) > 0,05 > 0,05 > 0,05  
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Sau 4 tuần  
uống thuốc 

63.50 ± 
2.22 

63.60 ± 
2.46 

63.10 ± 
1.97 

> 0,05 

p (trước – sau) > 0,05 > 0,05 > 0,05  
Sau 2 tuần  
ngừng thuốc 

62.43 ± 
1.99 

62.29 ± 
1.89 

62.50 ± 
1.97 

> 0,05 

p (trước – sau) > 0,05 > 0,05 > 0,05  
 
Bảng 6. Ảnh hưởng của Vị quản khang đến số 

lượng bạch cầu trong máu thỏ 

Thêi gian 
Số lượng bạch cầu (G/l) P(t- test 

Student) Lô chứng Lô trị 1 Lô trị 2 

Trước uống thuốc 7.23 ± 1.60 
7.18 ± 
2.24 

7.50 ± 
1.54 

> 0,05 

Sau 2 tuần  
uống thuốc 

7.04 ± 2.05 
6.89 ± 
2.49 

7.47 ± 
1.64 

> 0,05 

p (trước - sau) > 0,05 > 0,05 > 0,05  
Sau 4 tuần uống 

thuốc 
6.86 ± 2.08 

6.53 ± 
1.42 

6.70 ± 
1.73 

> 0,05 

p (trước - sau) > 0,05 > 0,05 > 0,05  
Sau 2 tuần  
ngừng thuốc 

7.33 ± 1.41 
6.61 ± 
1.02 

6.68 ± 
1.43 

> 0,05 

p (trước - sau) > 0,05 > 0,05 > 0,05  
 
Bảng 7. Ảnh hưởng của Vị quản khang đến công 

thức bạch cầu trong máu thỏ 
Thời gian Công thức bạch cầu 

Lô chứng Lô trị 1 Lô trị 2 
Lympho 
(%) 

Trung 
tính (%) 

Lympho 
(%) 

Trung 
tính (%) 

Lympho 
(%) 

Trung 
tính (%) 

Trước uống 
thuốc 

85.10 ± 
12.22 

14.90 
± 
12.22 

79.50 ± 
10.77 

20.50 ± 
10.77 

84.60 ± 
7.00 

15.40 
± 7.00 

Sau 2 tuần 
uống thuốc 

84.70 ± 
5.01 

15.30 
± 5.01 

82.70 ± 
4.24 

17.30 ± 
4.24 

80.30 ± 
5.87 

19.70 
± 5.87 

p (trước – 
sau) 

> 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

Sau 4 tuần 
uống thuốc 

80.80 ± 
7.22 

19.20 
± 7.22 

77.30 ± 
10.04 

22.70 
±10.04 

79.00 ± 
2.73 

20.10 
± 2.73 

p (trước  
–sau) 

> 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

Sau 2 tuần 
ngừng thuốc 

82.00 ± 
7.16 

18.00 
± 7.16 

84.57 ± 
6.55 

15.43 ± 
6.55 

86.00 ± 
5.18 

14.00 
± 5.18 

p (trước – 
sau) 

> 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

 
Bảng 8. Ảnh hưởng của Vị quản khang đến số 

lượng tiểu cầu trong máu thỏ 

Thêi gian 
Số lượng tiểu cầu (G/l) P(t- test 

Student) Lô chứng Lô trị 1 Lô trị 2 

Trước uống thuốc 
295.60 ± 
53.83 

281.90 ± 
59. 56 

313.30 
± 81.74 

> 0,05 

Sau 2 tuần  
uống thuốc 

249.60 ± 
65.69 

233.70 ± 
65. 94 

277.50 
± 52. 16 

> 0,05 

p (trước - sau) > 0,05 > 0,05 > 0,05  
Sau 4 tuần uống 

thuốc 
265.10 ± 
51.68 

222.40 ± 
41. 52 

251.60 
± 65. 60 

> 0,05 

p (trước - sau) > 0,05 > 0,05 > 0,05  
Sau 2 tuần ngừng 

thuốc 
280.71 ± 
34.37 

236.14 ± 
49. 60 

222.50 
± 54. 39 

> 0,05 

p (trước - sau) > 0,05 > 0,05 > 0,05  
Kết quả ở các bảng từ 2 đến 8 cho thấy: sau 2 tuần 

và 4 tuần uống Vị quản khang, cũng như sau 2 tuần 

ngừng uống thuốc, tất cả các xét nghiệm đánh giá 
chức năng tạo máu (số lượng hồng cầu, hàm lượng 
huyết sắc tố, hematocrit, thể tích trung bình hồng cầu, 
số lượng bạch cầu, công thức bạch cầu và số lượng 
tiểu cầu) ở cả lô trị 1 (uống cao Vị quản khang tỷ lệ 4:1, 
liều 1,35 ml tương đương 5,4 g Dược liệu/kg/ngày) và lô 
trị 2 (uống cao Vị quản khang tỷ lệ 4:1, liều 6,75ml 
tương đương 27 g Dược liệu /kg/ngày) đều không có sự 
khác biệt có ý nghĩa so với lô chứng và so sánh giữa 
các thời điểm trước và sau khi uống thuốc thử (p>0,05).  

BÀN LUẬN 
Thử độc tính của thuốc trên động vật thực nghiệm 

là việc làm bắt buộc đối với các nghiên cứu thuốc mới. 
Kết quả nghiên cứu về độc tính còn là cơ sở cho việc 
tính toán liều dùng và dự phòng các tác dụng không 
mong muốn có thể xảy ra. 

Kết quả nghiên cứu độc tính cấp cho thấy với liều 
540g dược liệu/ kg thể trọng chuột tức là liều gấp 100 
lần liều dùng trên lâm sàng vẫn chưa gây độc, không 
thấy xuất hiện độc tính cấp.Vì vậy chưa xác định được 
LD50 của VQK trên chuột nhắt trắng theo đường uống. 
Trong các tài liệu tham khảo các vị thuốc có trong 
thành phần của cao Vị Quản Khang đã được sử dụng 
chữa bệnh từ lâu nhưng chưa gặp độc tính cấp cũng 
như tác dụng không mong muốn nào. Sự kết hợp các 
vị thuốc với nhau có thể tạo nên những độc tính, nhưng 
kết quả nghiên cứu trên chứng tỏ cao Vị Quản Khang 
có tính an toàn cao. 

Kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của thuốc trên 
tình trạng chung và thể trạng thỏ cho thấy sau 15 
ngày và 30 ngày uống thuốc Vị quản khang thỏ ở các 
lô đều ăn uống hoạt động bình thường, lông mượt, 
phân khô, trọng lượng thỏ ở các lô đều tăng so với 
trước khi dùng thuốc(p<0,01), nhưng sự thay đổi so 
với lô chứng không có ý nghĩa thống kê với <0,05. 
Như vậy thuốc không có ảnh hưởng tới sự phát triển 
bình thường của thỏ.  

Máu phản ánh trạng thái của cơ quan tạo máu, nếu 
thuốc có ảnh hưởng đến cơ quan tạo máu thì trước hết 
các thành phần của máu sẽ bị thay đổi. Vì vậy có thể 
đánh giá ảnh hưởng của thuốc Vị Quản Khang đến 
chức phận của hệ thống tạo máu thông qua xác định 
các thông số của máu. Kết quả nghiên cứu về các 
thông số của máu như số lượng hồng cầu, bạch cầu, 
tiểu cầu ở cả lô thử và lô chứng sau 15 ngày và 30 
ngày dùng thuốc liên tục thay đổi không có ý nghĩa 
thống kê so với trước khi dùng thuốc. Điều đó chứng tỏ 
VQK liều 5,4g/kg và 27 g/kg không làm ảnh hưởng đến 
chức phận của hệ thống tạo máu ở thỏ thực nghiệm. 

KẾT LUẬN 
Vị quản khang không có độc tính cấp và không ảnh 

hưởng đến thể trạng cũng như chức phận tạo máu của 
thỏ thực nghiệm.  
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UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN Ở PHỔI DI CĂN NỘI NHÃN 

THÔNG BÁO TRƯỜNG HỢP VÀ HỒI CỨU Y VĂN 
 

TRẦN HÒA - Khoa GPBL Bệnh viện C Đà nẵng 
Tạ VĂN Tờ - khoa GPBL Bệnh viện K Hà Nội 

Tóm tắt 
Mục tiêu: U ác tính di căn đến mắt thường ít gặp, có 

tỷ lệ mắc bệnh thấp.Chúng tôi thông báo một trường 
hợp ung thư biểu mô tuyến di căn nội nhãn có biểu 
hiện khá điển hình về lâm sàng và giải phẫu bệnh ở 
Bệnh viện C Đà nẵng, nhằm rút kinh nghiệm trong 
chẩn đoán,điều trị và theo dõi bệnh nhân:  

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: tổng 
quan các ghi nhận về các đặc điểm lâm sàng và giải 
phẫu bệnh từ bệnh nhân và hồi cứu những y văn có 
liên quan. 

Kết quả: Bệnh nhân nam 61 tuổi xuất hiện đau mắt, 
giảm thị lực và tăng nhãn áp ở mắt phải sau 5 tháng 
được điều trị hóa chất do bị ung thư phổi trái, qua siêu 
âm và CT, phát hiện khối tổn thương nội nhãn. Bệnh 
nhân được lấy bỏ nhãn cầu, kết quả mô bệnh học cho 
thấy một trường hợp ung thư biểu mô tuyến của phổi di 
căn mắt với các dấu ấn miễn dịch được bộc lộ CK 7 
(++ +), CK20(-), CEA(+++) và TTF-1(+++). Mặc dù 
triệu chứng di căn hiếm khi thể hiện nhưng cũng cần 
phải lưu ý trên những bệnh nhân ung thư có dấu hiệu 
giảm thị lực, Ung thư di căn mắt cần phải được nghĩ 
đến ở những tổn thương nội nhãn trên những bệnh 
nhân có tiền sử ung thư. 

Chẩn đoán về mô bệnh học hổ trợ tốt cho việc xác 
định vị trí của u nguyên phát và góp phần trong chẩn 
đoán và điều trị. 

Kết luận: Chẩn đoán di căn mắt phải được đặt ra 
trên một bệnh nhân có tiền sử ung thư và giảm thị lực 
hoặc bất kỳ những triệu chứng về mắt 

summary 
INTRAOCULAR METASTASES FROM LUNG 

ADENOCARCINOMA: CASE REPORT AND REVIEW 
OF LITERATURE 

Background: Eyes metastases of maglignant tumor 
are not common; we report a case with 
clinicopathological correlation of metastatic 
adenocarcinoma of the lung to intraocular in Hospital C 
Danang. 

Methods: We review the clinical and pathological 
record of patient and appropriate literature. 

Results: A 61 year old man deveploped 
pain,decreased visual and glaucoma in his right 
eye;five months after undergoing chemotherapy of the 
left lung cancer.Ocular examination by ultrasound and 
CT found intraocular lesions. The enucleation was 
performed; histopathology confirmed a metastatic 

adenocarcinoma of the lung to intraocular with the 
expression immunohistochemical marker CK7 
(+++)/CK20(-);CEA(+++),TTF-1(+++). 

Althought symptomatic ocular metastases are 
rare,they shoud be considered in cancer patients 
presenting with alterations in visual acuity.Metastatic 
cancer shoud be considered in the differential 
diagnosis of a intraocular lesions. The lung carcinoma 
is the second most common primary site of ocular 
metastasis;opthalmological examination of patients 
with lung cancer having visual symptoms is quite 
significant. 

Histopathological diagnosis can aid localisation of 
the primary tumor and allow prompt treatment to be 
insituted. 

Conclusion: The Ocular metastases should be 
suspeted in patients with history of cancer and 
decreased visual acuity or any other symptoms of eyes 

Đặt vấn đề 
Các tổn thương ác tính di căn đến mắt, đặc biệt là 

di căn vào nội nhãn là một trong những biểu hiện bệnh 
lý hiếm gặp, tỉ lệ mắc bệnh trên những bệnh nhân ung 
thư rất thấp khi so sánh với các vị trí di căn xa thường 
gặp khác như gan, phổi, xương, não. Trong thực tế lâm 
sàng các bệnh nhân ung thư ít được quan tâm đến 
những vấn đề nhãn khoa một cách có hệ thống, các 
nhà nhãn khoa ở các tuyến cơ sở thường bỏ qua 
những mối liên hệ giữa mắt và tiền sử ung thư của 
bệnh nhân đến khám mắt. 

Trong tháng 1/2011 tại khoa Giải Phẫu Bệnh Lý 
Bệnh Viện C Đà Nẵng đã ghi nhận được một trường 
hợp ung thư biểu mô tuyến ở phổi di căn nội nhãn có 
các đặc điểm điển hình về mặt lâm sàng và giải phẫu 
bệnh. Chúng tôi thông báo trường hợp này và hồi cứu y 
văn nhằm rút kinh nghiệm và bổ sung cho lâm sàng 
một tư liệu tham khảo trong chẩn đoán và theo dõi 
bệnh nhân ung thư có triệu chứng ở mắt. 

Tóm tắt bệnh án 
Bệnh nhân Trần Công Th. Sinh năm 1951, Nam 

giới. 
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Nẵng. 
Ngày 31/8/2010- Bệnh nhân đến khám bệnh với lý 

do khàn tiếng- mất tiếng được chẩn đoán là là viêm 


